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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trên 19 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 13 cái và 6 đực 

nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng nhằm nghiên cứu năng suất sinh trưởng 
và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu miền Bắc, Việt Nam. 

Khối lượng trung bình của toàn đàn ở 2; 4; 5,5 và 8,5 tháng tuổi đạt các giá trị tương ứng là 19,05; 
51,05; 85,82 và 119,47 kg. Ở từng thời điểm, ngoại trừ lần khảo sát đầu tiên, lợn đực có khối lượng cơ 
thể lớn hơn con cái, lợn mang kiểu gen CT cao hơn CC, tuy nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Tăng trọng toàn đàn trong thời gian nuôi hậu bị đạt 528,56 gram/ngày. Tăng trọng 
trung bình ở lợn đực (546,48 gram) nhanh hơn lợn cái (520,29 gram), ở kiểu gen CT cao hơn CC nhưng 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng là 2,69 kg. Tỷ lệ nạc được đánh giá 
ở 8,5 tháng tuổi đạt 64,08%. Đàn lợn hậu bị Piétrain kháng stress có triển vọng phát triển tốt trong điều 
kiện trang trại tại Hải Phòng, Việt Nam. 

Từ khóa: Khả năng thích nghi, lợn, năng suất sinh trưởng, Piétrain kháng stress. 

SUMMARY 
The present study was carried out on 19 stress negative Piétrain pigs (Pietrain ReHal), consisting 

of 13 gilts and 6 young boars imported from Belgium, raised in the livestock farm of Dong Hiep (Hai 
Phong)  in order to  evaluate  growth performances and their adaptability in the North of Vietnam. 
Results showed that the average body weight of the whole herd at 2, 4, 5.5, and 8.5 months old was 
19.05, 51.05, 85.82, and 119.47 kg, respectively. During the growing periods, except the first stage, the 
male grew faster than the female and the pigs of the CT genotype grew faster than those of CC 
genotype although the difference was not significant (P>0.05). The average daily gain (ADG) was 528.56 
grams for the whole herd. The ADG was higher for the male (546.48 grams) than for the female (520.29 
grams), and its was higher for the CT than the CC, but the difference was not statistically significant 
(P>0.05). The feed conversion ratio (FCR) was 2.69 kg. The estimated lean percentage at 8.5 months old 
was 64.08%. The results indicate that Piétrain stress negative pigs could develop well on the farm 
conditions in Hai Phong, Vietnam.  

Key words: Adaptability, growth performance, pigs, stress negative Piétrain. 

1. đặt vấn đề 

Lợn Piétrain RéHal là dòng Piétrain 
cải tiến kháng stress được tạo ra từ lai trở 
ngược giữa cái lai F1 (Piétrain x Large 

White) với đực Piétrain cổ điển. Với phương 
pháp lai như vậy một gen C từ locus 
Halothan của Large White được chuyển 
vào bộ gen của Piétrain cổ điển (Hanset và 
cộng sự, 1995a, 1995b, 1995c ; Leroy và 
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cộng sự, 1999a, 1999b, 2000). Leroy và 
cộng sự (1999a) đã khẳng định, Piétrain 
RéHal có tất cả các ưu điểm của Piétrain 
cổ điển, đồng thời tỷ lệ nhạy cảm với stress 
giảm xuống và pH sau khi giết thịt đã 
được cải thiện. 

Lợn đực giống Piétrain RéHal đang 
được các nhà chăn nuôi, kinh doanh tiến 
hành thử nghiệm ở vùng khí hậu nóng 
như ở Việt Nam, Burkina Faso và sắp tới 
là ở Trung Quốc (Leroy và cs, 2001). ở 
Việt Nam, 11 đực giống Piétrain RéHal đã 
được nhập khẩu ngày 30/09/1999 về TP. 
Hồ Chí Minh (Centre agronomique et 
vÐtÐrinaire tropical de Kinshasa, 2003).  

Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình 
(2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d) đã 
nghiên cứu sử dụng đực Piétrain RéHal 
phối giống với nái F1 (Landrace x 
Yorkshire), Móng Cái, F1 (Yorkshire x 
Móng Cái) và Yorkshire, trong điều kiện 
chăn nuôi ở một số tỉnh miền Bắc Việt 
Nam. Các tác giả đã khẳng định rằng, sử 
dụng đực Piétrain RéHal có tác dụng nâng 
cao khối lượng cai sữa và khối lượng 60 
ngày tuổi/con, tỷ lệ móc hàm và tỷ lệ nạc. 
Con lai F1 giữa Piétrain và Móng Cái có 
ngoại hình cân đối, rất đẹp, khoẻ mạnh và 
có khả năng phát triển tốt vì khối lượng sơ 
sinh, cai sữa và lúc 60 ngày tuổi cao hơn 
nhóm con lai giữa nái Móng Cái và đực 
Landrace hoặc Yorkshire  (Nguyễn Văn 
Đức và cs, 2001). Nguyễn Thị Minh Hoàng 
và cộng sự (2003) đã chỉ ra rằng, tổ hợp 
lợn lai F1 (Piétrain x Móng Cái) đạt tốc độ 
tăng trọng cao hợn so với 2 tổ hợp lai F1 

(Landrace x Móng Cái) và F1 (Large White 
x Móng Cái). 

Tháng 12 năm 2007, Trung tâm Nghiên 
cứu liên ngành phát triển nông thôn, 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã 
nhập lợn Piétrain RéHal thuần gồm 6 lợn 
đực và 13 lợn cái ở 2 tháng tuổi từ trại giống 
của Khoa Thú y Đại học Liège. Mục đích của 
nghiên cứu nhằm theo dõi khả năng sinh 
trưởng của giống lợn này trong điều kiện 
chăn nuôi tại Hải Phòng, Việt Nam. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng 

Tổng số 19 lợn giống Piétrain RéHal, 
bao gồm 6 đực và 16 cái sinh ra trong 
khoảng thời gian 20 - 25/10/2007 được 
nhập khẩu trực tiếp từ trại giống Khoa 
Thú y, Đại học Liège, Vương quốc Bỉ và 
nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, 
Hải Phòng, Việt Nam. Lợn giống được 
chọn lọc ở locus Halothane với kiểu gen 
kháng stres CC hoặc CT. Trong số 13 lợn 
cái có 3 con mang kiểu gen CC và 10 con 
kiểu gen CT; đối với lợn đực ở mỗi kiểu gen 
đều có 3 con. 

2.2. Điều kiện chăm sóc 
Sau khi nhập về Việt Nam, lợn giống 

được nuôi cách ly trong thời gian 2 tháng 
từ ngày 17/12/2007 đến 16/02/2008 tại Xí 
nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng. 

Chế độ dinh dưỡng và khẩu phần thức 
ăn của đàn lợn trong thời gian nuôi hậu bị 
được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Chế độ dinh dưỡng và khẩu phần ăn 

Hình thức nuôi dưỡng 
Giai đoạn Tháng tuổi Protein 

(%) Cái Đực 

17/12/2007 - 16/01/2008 2 – 3 19,0 ăn tự do ăn tự do 

17/01/2008 - 16/02/2008 3 – 4 17,5 ăn tự do ăn tự do 

17/02/2008 - 02/04/2008 4 – 5,5 15,0 2,5 kg ăn tự do 

từ 03/04/2008 > 5,5 16,5 - 2,5 kg 

03/04/2008 - 03/06/2008 5,5 - 7 13,5 2,5 kg - 

04/06/2008 - phối giống > 7 16,5 3,0 kg - 
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Quy trình phòng bệnh bằng vaccine 
trên đàn lợn Piétrain RéHal nuôi tại Xí 

nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp trong thời 
gian hậu bị được trình bày ở bảng 2.  

Bảng 2. Lịch tiêm phòng 

Tháng 
tuổi Chỉ định phòng bệnh Vaccine - Thuốc Liều 

(ml/con) Cách dùng 

3 Dịch tả Pestiffa 2 Tiêm bắp 
3 Lở mồm long móng Aptopor 2 Tiêm bắp 
5 Dịch tả Pestiffa 2 Tiêm bắp 
5 Lở mồm long móng Aptopor 2 Tiêm bắp 
5 Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản Amervac PRRS 2 Tiêm bắp 
5 Suyễn Respisure 2 Tiêm bắp 

6 Xảy thai do virus Parvo, Đóng dấu và 6 chủng xoắn khuẩn 
(leptospira) Farrowsure B 2 Tiêm bắp 

6 Giả dại PR-Vacplus 2 Tiêm bắp 
8 Tẩy giun Ivermectin 3 Tiêm bắp 

     

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Khối lượng của từng lợn được xác định 

vào 4 thời điểm: 1) 1 tuần sau khi nuôi 
cách ly, tương ứng với 2 tháng tuổi; 2) kết 
thúc giai đoạn nuôi cách ly, tương ứng 4 
tháng tuổi và tách riêng đực; 3) thời điểm 
5,5 tháng tuổi, khi 13 lợn cái được tách 
thành 2 lô nhằm giảm mật độ nuôi; 4) thời 
điểm phối giống lần đầu tương ứng với 8,5 
tháng tuổi. 

Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn 
được đo trên từng lợn sống bằng máy siêu 
âm Agroscan AL với đầu dò ALAL350 
(ECM, France) ở vị trí từ xương sườn cuối 
cùng, cách đường sống lưng 6 cm theo 
phương pháp đo của Youssao và cộng sự 
(2002a) trên lợn Piétrain RéHal. 

Ước tính tỷ lệ nạc thông qua độ dày 
mỡ lưng và độ dày cơ thăn bằng phương 
trình hồi quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ 
khuyến cáo (MinistÌre des Classes 
Moyennes et de l'Agriculture, 1999): 

     Y =  59,902386 - 1,060750 X1 + 
                   0,229324 X2 

Trong đó: 

Y = Tỷ lệ nạc ước tính của thân thịt 
X1 = Độ dày mỡ lưng (bao gồm da) tính 

               bằng mm 
X2 = Độ dày thăn thịt tính bằng mm.  

2.4. Phân tích số liệu  
Số liệu được xử lý sơ bộ bằng phần 

mềm Excel 2003, sau đó được phân tích 
bằng phần mềm SAS 8.1 tại Bộ môn Di 
truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi 
và Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội. 

Xác định sự sai khác giữa các kiểu gen 
hay tính biệt theo mô hình thống kê sau: 

                  yij = μ + αi + εij  
Trong đó: 
yij: giá trị quan sát thứ j của chỉ tiêu 

       nghiên cứu ở kiểu gen i (hoặc tính biệt i) 
μ :  trung bình của chỉ tiêu nghiên cứu 
αi : ảnh hưởng của kiểu gen i (hoặc 

             tính biệt i),  
εij : sai số ngẫu nhiên.  
Các tham số thống kê ước tính bao 

gồm: dung lượng mẫu (n), trung bình cộng 

( X ), sai số tiêu chuẩn (SE). So sánh giá 
trị trung bình theo cặp bằng phép so sánh 
Tukey. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Sinh trưởng của lợn Piétrain RéHal 
       ở giai đoạn hậu bị 

Khối lượng trung bình của lợn hậu bị 
Piétrain ở 2 tháng tuổi là 19,05kg, tương 
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ứng với thời điểm 1 tuần sau khi nhập về. 
Khối lượng lợn tăng dần qua các lần khảo 
sát tiếp theo 4; 5,5 và 8 tháng tuổi với các 
giá trị tương ứng là 51,05; 85,82 và 119,47 
(Bảng 3). Như vậy, vào thời điểm bắt đầu 
phối giống, lợn nái hậu bị có khối lượng 
khoảng 120 kg.  

ở tất cả các thời điểm khảo sát, con đực 
luôn có khối lượng cơ thể lớn hơn con cái tuy 
nhiên sự sai khác này không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). Xu hướng này cũng tương 
tự như đối với kiểu gen. Khối lượng của lợn 
mang kiểu gen CT có xu hướng cao hơn CC, 
ngoại trừ ở lúc 2 tháng tuổi (Bảng 4). 

Bảng 3. Khối lượng của lợn Piétrain qua các tháng tuổi (kg) 

Tháng tuổi Chung (n = 19) Cái (n=13) Đực (n=6) 
2 19,05 ± 0,64 18,61 ± 0,80 20,00 ± 1,00 
4 51,05 ± 1,51 49,77 ± 1,92 53,83 ± 2,09 

5,5 85,82 ± 2,04 85,12 ± 2,68 87,33 ± 3,03 
8,5 119,47 ± 2,22 117,46 ± 2,75 123,83 ± 3,33 

    

Khối lượng của lợn cái mang các kiểu 
gen CT có xu hướng lớn hơn CC (Bảng 4). 
Trong khi đó ở lợn đực, khối lượng của lợn 
mang kiểu gen CC lớn hơn CT tại thời điểm 
2 tháng tuổi. Tuy nhiên xu hướng này dần 

thay đổi, tại thời điểm 8,5 tháng tuổi khối 
lượng của lợn mang kiểu gen CT lớn hơn CC. 
Trong nghiên cứu này, dung lượng mẫu bé 
nên đã không tìm thấy sự sai khác giữa các 
kiểu gen đối với cả đực và cái. 

Bảng 4. Khối lượng của lợn Piétrain theo cấu trúc gen Halothane (kg) 

Tháng tuổi Chung Cái Đực 

 CC (n=6) CT (n=13) CC (n=3) CT (n=10) CC (n=3) CT (n=3) 

2 19,12 ± 1,49 19,02 ± 0,68 17,23 ± 2,40 19,02 ± 0,81 21,00 ± 1,32 19,00 ± 1,50 

4 50,50 ± 3,47 51,31 ± 1,63 46,50 ± 5,89 50,75 ± 1,91 54,50 ± 3,06 53,17 ± 3,48 

5,5 84,50 ± 4,76 86,42 ± 2,15 81,67 ± 8,65 86,15 ± 2,64 87,33 ± 5,53 87,33 ± 3,93 

8,5 116,67 ± 4,42 120,77 ± 2,56 116,00 ± 9,29 117,90 ± 2,69 117,33 ± 3,33 130,33 ± 1,45 
       

Tăng trọng trung bình của toàn đàn 
trong giai đoạn hậu bị từ 2 - 8,5 tháng tuổi 
là 528,56 g/ngày (Bảng 5). Tăng trọng ở lợn 
cái và đực tương ứng là 520,29 và 546,48 
g/ngày và sự sai khác này cũng không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Tăng trọng trung 
bình ở kiểu gen CT cao hơn kiểu gen CC, 
nhưng sự sai khác này không có ý nghĩa 

thống kê (P>0,05). Như vậy, kiểu gen đã 
không ảnh hưởng đến tăng trọng, điều này 
có thể vận dụng vào quá trình chọn giống 
theo kiểu gen mà không làm ảnh hưởng 
đến chỉ tiêu tăng trọng. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của Đỗ Đức Lực và 
cộng sự (2008), Guéblez và cộng sự (1995), 
Hanset và cộng sự (1995b).  

Bảng 5. Tăng trọng, độ dày mỡ lưng, cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính 

Chỉ tiêu Chung 
(n = 19) 

Cái 
(n=13) 

Đực 
(n=6) 

Tăng trọng (g / ngày) 528,56 ± 11,21 520,29 ± 13,27 546,48 ± 20,61 

Độ dày mỡ lưng (mm) 9,05 ± 0,41 9,78a ± 0,42 7,70b ± 0,55 

Độ dày cơ thăn (mm) 60,09 ± 1,38 60,68 ± 1,60 59,00 ± 2,74 

Tỷ lệ nạc (%) 64,08 ± 0,34 63,44 ± 0,48 65,26 ± 0,45 

Trong cùng hàng và đối với từng yếu tố thí nghiệm, những giá trị không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức 
         ý nghĩa P < 0,05. 
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Trong nghiên cứu này, lợn đực mang 
kiểu gen CT có tăng trọng trung bình ngày 
đạt giá trị cao nhất (585,97 g/ngày) tiếp 
đến là lợn cái CT (520,44 g/ngày), CC 
(519,80 g/ngày) và thấp nhất là ở lợn đực 
CC (507,00 g/ngày) (Bảng 6). Độ dày mỡ 
lưng và độ dày cơ thăn của toàn đàn đo 

được tại thời điểm bắt đầu phối giống 8,5 
tháng tuổi tương ứng là 9,05 và 60,09 mm 
(bảng 5). Các giá trị này ở kiểu gen CT lớn 
hơn ở kiểu gen CC; ở con cái lớn hơn con 
đực nhưng chỉ có độ dày mỡ lưng giữa con 
đực và cái là sự sai khác có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05). 

Bảng 6. Tăng trọng, độ dày mỡ lưng, cơ thăn và tỷ lệ nạc 
ước tính theo cấu trúc gen Halothane 

Chung Cái Đực 
Chỉ tiêu 

CC (n=6) CT (n=13) CC (n=3) CT (n=10) CC (n=3) CT (n=3) 

Tăng trọng 
(g /ngày) 513,40±20,05 535,56±13,62 519,80±37,79 520,44±14,49 507,00±23,25 585,97±4,89 

Độ dày mỡ lưng 
(mm) 8,75 ± 0,81 9,21 ± 0,48 10,43 ± 0,49 9,54 ± 0,55 7,07 ± 0,43 8,33 ± 0,96 

Độ dày cơ thăn 
(mm) 57,70 ± 2,38 61,39 ± 1,64 61,83 ± 2,96 60,25 ± 1,99 53,57 ± 1,54 64,43 ± 2,37 

Tỷ lệ nạc (%) 63,85 ± 0,42 64,21 ± 0,48 63,01 ± 0,29 63,60 ± 0,45 64,69 ± 0,31 65,84 ± 0,78 

       

Tỷ lệ nạc được đánh giá trên động vật 
sống bằng máy siêu âm Agroscan được 
trình bày ở bảng 5 và theo cấu trúc của 
kiểu gen Halothane ở bảng 6. Kết quả cho 
thấy tỷ lệ nạc của toàn đàn là 64,08%, 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các kiểu gen hay giữa con đực và cái. 
Giá trị này dao động trong khoảng từ 63,44 
đến 65,26% (Bảng 5). Tỷ lệ nạc của lợn đực 
và cái có các kiểu gen Halothane CC và CT 
dao động trong khoảng từ 63,01 đến 
65,84%. Lợn mang kiểu gen CT có tỷ lệ nạc 
cao hơn so với kiểu gen CC (Bảng 6), tuy 
nhiên với dung lượng mẫu bé nên đã không 
tìm thấy sự sai khác có ý nghĩa thống kê. 

Khi nghiên cứu trên cùng đối tượng, 
Youssao và cộng sự (2002a) ước tính được 
tỷ lệ nạc ở kiểu gen CC và CT tương ứng là 
63,69 và 64,24%. Các tác giả nêu trên 
(2002b) ở một nghiên cứu khác cũng đã 
công bố các giá trị ở các kiểu gen tương 
ứng như trên là 62,32 và 65,21%. Số liệu 
thống kê của Công ty giống Animal 
Breeding Partnes (Animal Breeding 
Partners, 2008) cho thấy tỷ lệ nạc của lợn 
PiÐtrain RÐHal mang kiểu gen CT tăng 
liên tục trong giai đoạn từ 1998 đến 2003: 
năm 1998 tỷ lệ nạc là 61,30%, còn các năm 

2000, 2002 và 2003 tương ứng là 62,50; 
62,40 và 63,30%. 

Theo tiêu chuẩn giống của Bộ Nông 
nghiệp Bỉ (MinistÌre des Classes 
Moyennes et de l’Agriculture, 1998), 
Piétrain RéHal được đặc trưng bởi tăng 
trọng trung bình 599 gram/ ngày. Tăng 
trọng trung bình của đàn lợn trong nghiên 
cứu này đạt 88,24% so với tiêu chuẩn. 
Trong đó tăng trọng ở lợn mang kiểu gen 
CT và đực giống, các giá trị tương ứng đạt 
89,41 và 91,23% so với tiêu chuẩn.  

3.2. Tiêu tốn thức ăn 
Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng trong 

giai đoạn nuôi hậu bị của toàn đàn là 2,69 
kg. Đối với lợn cái và đực, các giá trị này 
lần lượt là 2,61 và 2,86 kg. So với tiêu tốn 
thức ăn (2,65 kg) được Công ty Animal 
Breeding Parners công bố năm 2003 
(Animal Breeding Partners, 2008), giá trị 
thu được trong nghiên cứu này là tương 
đương (2,69 kg). 

3.3. Tình hình dịch bệnh 
Trong quá trình vận chuyển (từ Đại 

học Liège - Bỉ tới Paris bằng ô tô, từ Paris 
tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay 
và từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hải 
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Phòng bằng ô tô) đàn lợn không hề có biểu 
hiện bị ảnh hưởng của stress vận chuyển 
và thay đổi khí hậu. Trong giai đoạn nuôi 
cách ly đàn lợn phát triển tốt. Riêng có 
một lợn cái do thể trạng yếu bị kế phát 
viêm ruột tiêu chảy, nhưng qua điều trị đã 
khỏi bệnh và phát triển bình thường. 

ở giai đoạn sau cách ly đến 5 tháng 
tuổi đàn lợn phát triển tốt và không bị 
nhiễm bệnh. Trong giai đoạn từ 5 tháng 
tuổi đến phối giống lần đầu, do ảnh hưởng 
của thời tiết nóng ẩm, có 2 lợn mắc bệnh 
đường hô hấp. Qua điều trị với thời gian 
ngắn cả 2 lợn đều khỏi bệnh và phát triển 
bình thường.  

4. KẾT LUẬN 
Đàn lợn phát triển tốt trong thời gian 

nuôi hậu bị. Khối lượng trung bình của 
đàn lợn Piétrain RéHal nhập từ Bỉ nuôi tại 
Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng 
ở các lứa tuổi tương ứng 2; 4; 5,5 và 8,5 
tháng tuổi đạt 19,05; 51,05; 85,82 và 
119,47 kg. Tăng trọng trung bình trong 
thời gian nuôi hậu bị là 528,56 g/ngày với 
tiêu tốn thức ăn là 2,69 kg. Tỷ lệ nạc đánh 
giá trên động vật sống tại thời điểm 8,5 
tháng tuổi đạt 64,08%. Không có sự khác 
biệt rõ rệt giữa kiểu gen, giới tính về các 
tính trạng này.  

LỜI CẢM ƠN 
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ kinh phí 
để thực hiện nghiên cứu này, Ban giám 
đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Xí 
nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng 
đã phối hợp và tạo điều kiện để theo dõi và 
thu thập các thông tin của đàn lợn. 
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